Phần ba 
Giới thiệu đề kiểm tra

Chương 1 & 2
Đề kiểm tra 15 phút- cacbohiđrat 
(cho các vùng khó khăn)

Hãy chọn câu đúng.

1.
Một trong những dữ kiện thực nghiệm dùng để chứng minh được cấu tạo mạch hở của glucozơ là

A. glucozơ cho phản ứng tráng bạc.

B. glucozơ có phản ứng este hoá.

C. 1 mol glucoz¬ cháy sinh ra 6 mol CO2 và 6 mol H2O. 
D. khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo etanol.

2.
Một cacbohiđrat (X) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ sau :


X
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t
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 kết tủa đỏ gạch. 
Vậy X không thể là 

A. glucoz¬.

B. saccaroz¬.



C. fructoz¬.  

D. mantoz¬.
3.
Glucozơ hòa tan được Cu(OH)2 vì glucozơ
A. có tính axit.    



B. có nhiều nhóm –OH kề nhau.                          

C. có nhóm –CHO.

D. có liên kết cộng hoá trị phân cực.

4.
Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?
A. Glucoz¬.                      
B. Tinh bột.

C. Saccaroz¬.                               
D. Xenluloz¬.
5.
Cacbohiđrat là

A. hợp chất đa chức, có công thức chung là (C6H10O5)n.

B. hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. hợp chất chứa nhiều nhóm hiđroxil và nhóm cacboxil.

D. hợp chất đa chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

6.
Phát biểu nào dưới đây không chính xác ?
A.
Đisaccarit là những cacbohiđrat khi thủy phân đều sinh ra hai loại monosaccarit.

B.
Đisaccarit là những cacbohiđrat khi thủy phân sinh ra hai phân tử monosaccarit.

C.
Polisaccarit là những cacbohiđrat khi thủy phân sinh ra nhiều phân tử    monosaccarit.

D.
Tinh bột, mantozơ và fructozơ lần lượt là polisaccarit, đisaccarit và monosaccarit. 
7.
Glucozơ không có tính chất nào dưới đây ?


A. Tính chất của nhóm anđehit.                                    

B. Tính chất ancol đa chức.

C. Tham gia phản ứng thủy phân.
D. Tác dụng với CH3OH trong HCl.
8.
Phát biểu nào dưới đây về xenlulozơ là không đúng ?
A. Xenlulozơ có trong các loại rau, củ, quả.                  

B. Xenlulozơ được dùng để điều chế một số loại tơ. 

C. Xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

D. Xenlulozơ làm thực phẩm cho con người.

9.
Cho 3 kg glucozơ có chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Khối lượng ancol thu được là 

A. 1,242 kg.

B. 1,533 kg.
C. 1,423 kg.

D. 1,380 kg.

10.
Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Tinh bột phản ứng với dung dịch iot cho màu xanh tím.

B. Từ xenlulozơ có thể điều chế tơ.

C. Tinh bột có thể tham gia phản ứng tráng gương.

D. Xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ.
Đáp án 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	C


Đề KIỂM TRA 15 PHÚT- cacbohiđrat  
(cho các vùng thuận lợi)

Hãy chọn câu đúng.

1.
Mantozơ và fructozơ đều
A. tham gia phản ứng thủy phân.                            

B. có 1 nhóm –OH hemiaxetal. 

C. cho phản ứng tráng bạc.                                    

D. làm mất màu nước Br2.

2.
Một cacbohiđrat X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ sau :
       X 
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 kết tủa đỏ gạch. 
Vậy X có thể là 
A. glucoz¬, mantoz¬ hay saccaroz¬.
           

B. glucoz¬, mantoz¬ hay fructoz¬.



C. glucoz¬ hay saccaroz¬.

D. glucoz¬, mantoz¬ hay tinh bét.

3.
Cho các dung dịch : glucozơ, mantozơ, saccarozơ, fructozơ, hồ tinh bột, ancol etylic. Có bao nhiêu dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ?
A. 3.         
B. 4.
C. 5.                 
D. 6.

4.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Trong dung dịch, saccarozơ có thể mở vòng còn mantozơ  thì không.

B. Saccaroz¬ có nhóm –OH hemixetal và mantoz¬ có nhóm –OH hemiaxetal.

C. Saccarozơ và mantozơ  đều tạo ra hai phân tử C6H12O6 khi bị thủy phân.

D. Saccarozơ và mantozơ đều cho phản ứng với dung dịch Ag[(NH3)2]OH.  

5.
Để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch : saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin, axit axetic, có thể dùng 
A. Cu(OH)2/OH–.           
B. dung dịch Ag[(NH3)2]OH.           
C. nước Br2.            
D. Na và Cu(OH)2/OH–.                   
6.
Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, nồng độ % của glucozơ trong dung dịch ban đầu là  

A. 9%.
B. 18 %.
C. 27%.
D. 36%.

7.
Fructozơ phản ứng được với tất cả các chất sau:


A. nước Br2 ; Cu(OH)2 / OH– ; Ag[(NH3)2]OH.                                    

B. H2O/H+ ; Cu(OH)2 ; Ag[(NH3)2]OH.
C. Ag[(NH3)2]OH ; HNO3 đặc/ H2SO4 đặc ; Cu(OH)2.
D. Ag[(NH3)2]OH ; HNO3 đặc/ H2SO4 đặc ; CH3OH/HCl.
8.
Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây ?
A. Dung dịch AgNO3 trong NH3.                                 
B.. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
C. Nước Br2.                         

D. Dung dịch Br2 trong CCl4.
9.
Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim tạo ra các chất :
A. ®extrin, fructoz¬, glucoz¬.           B. ®extrin, mantoz¬, glucoz¬.              
C. mantoz¬, fructoz¬, glucoz¬.  
D. ®extrin, saccaroz¬, glucoz¬.  

10.
Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 1,08 gam Ag kim loại. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt bằng 
A. 0,005 mol và 0,015 mol.    
B. 0,010 mol và 0,010 mol.   

C. 0,015 mol và 0,005 mol.     
D. 0,050 mol và 0,150 mol.
Đáp án 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	C


Đề KIỂM TRA 15 PHÚT - cacbohiđrat 
(Chương trình chuẩn)
Hãy chọn câu đúng.

1.
Điều nào sau đây không đúng khi nói về xenlulozơ ?
A. Tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2



B. Có thể dùng để điều chế ancol etylic

C. Dùng để sản xuất tơ enang  




D. Phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc

2.
Glucozơ và fructozơ không phản ứng với 

A. H2O (xúc tác H+, to).
B. H2 (xúc tác Ni, to).


C. Cu(OH)2. 

D.  dd AgNO3 / NH3.


3.
Cho dãy chuyển hoá :  X ( tinh bột ( glucozơ ( Y.  
Các chất X, Y lần lượt là 

A. CO2 và C2H5OH.
B. CH3OH và CO2.
    

C. C2H5OH và CH3COOH.           
D. CH3CHO và C2H5OH.


4.
Tính chất nào dưới đây mà saccarozơ và glucozơ không đồng thời có được ?
A. Tính chất của ancol đa chức. 



B. Tính chất của anđehit.

C. Phản ứng cháy.




D. Tan tốt trong nước.

5.
Lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 9 gam glucozơ là

A. 1,08 gam. 

B. 2,70 gam. 



C. 5,04 gam. 

D. 10,80 gam.   

6.
Cho dãy chuyển hoá :  



Glucoz¬  
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Chỉ xét sản phẩm chính thì Y trong dãy chuyển hoá trên là 

A. khí etilen.  

B. ®imetyl ete.



C. ancol etylic.

D. axit axetic. 

7.
ứng dụng nào sau đây không đúng ?
A. Trong công nghiệp, người ta dùng saccarozơ để tráng gương.
B. Dung dịch saccarozơ được truyền vào tĩnh mạch cho người bệnh. 

C. Xenlulozơ dùng để sản xuất vải may mặc.

D. Từ gỗ người ta sản xuất ancol etylic.

 

8.
Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại đisaccarit ?
A. glucoz¬, mantoz¬.
B. fructoz¬, saccaroz¬.     

C. saccaroz¬, mantoz¬.  
D. mantoz¬, xenluloz¬.
9.
Nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Tinh bột có phản ứng với dung dịch iot cho màu xanh tím.

B. Xenlulozơ không tham gia phản ứng este hoá.

C. Tinh bột tham gia phản ứng tráng gương.

D. Tinh bột dễ bị thủy phân thành glucozơ.

10.
Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là

A. 185,6 g.

B. 196,5 g.

C. 190 g.

D. 200 g.

Đáp án 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	B


KIỂM TRA 1 TIẾT 
Chương trình nâng cao 
 (Dành cho vùng thuận lợi)
I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Khi thủy phân este vinyl axetat bằng dung dịch NaOH và đun nóng người ta thu được

A. CH3COONa và CH3CHO  


B. CH3COONa và CH2=CH–OH

C. CH3COONa và C2H5OH



D. CH3COONa và CH3OH

2.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo lỏng là chất béo mà phân tử chứa gốc axit béo không no.
B. Dầu mỡ thực vật và dầu bôi trơn máy đều là lipit.  

C. Tất cả chất béo đều không tan trong nước.
D. Chất béo là este của glixerol với axit béo.

3.
Nhận định nào sau đây không đúng về tính chất của este ?
A.
Có thể là chất lỏng hoặc chất rắn. 

B.
Dễ tan trong nước.  

C. Nhiệt độ sôi thấp.

D. Đa số có mùi thơm.

4.
Cho phản ứng : 
CH3COOH + C2H5OH  
[image: image7.wmf]€

  CH3COOC2H5  + H2O. 

Để tăng hiệu suất của phản ứng trên, tác động nào sau đây hợp lí ? 

A. Tăng nồng độ CH3COOH, thêm H2SO4 đậm đặc, tách CH3COOC2H5.  

B. Tăng nồng độ CH3COOC2H5, tách CH3COOH, thêm H2SO4 đậm đặc.
C. Tách H2O, tách CH3COOH, thêm H2SO4 đậm đặc.

D. Tăng nồng độ C2H5OH, tách CH3COOC2H5, giảm nồng độ C2H5OH.

5.
Sản phẩm của phản ứng khử CH3COOCH2CH3 bởi LiAlH4 là

A. CH3CH2OH và CH3COOH
B. CH3CH2OH  

C. CH3CH2COOH và CH3OH
D. CH3COOH.

6.
Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế phenyl axetat ?
A. C6H5OH  +  CH3COOH  (  C6H5OOCCH3  +  H2O

B. C6H5OH  +  (CH3CO)2O (  C6H5OOCCH3  +  CH3COOH  

C. C6H5COOH  +  CH3OH  (  C6H5OOCCH3  +  H2O

D. C6H5Cl    +  CH3COOH  (  C6H5OOCCH3  +  HCl

7.
Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào không phải của este ? 

A. Este được dùng làm dung môi hoà tan các hợp chất hữu cơ.
B. Được dùng làm thuỷ tinh hữu cơ, chất dẻo và dược phẩm.
C. Dùng trong công nghiệp thực phẩm và làm mĩ phẩm.
D. Dùng để điều chế chất béo lỏng. 

8.
Hai đồng phân X và Y có công thức phân tử C3H6O2. X và Y đều phản ứng được với dung dịch NaOH, X phản ứng với natri kim loại giải phóng H2, còn Y thì không nhưng Y tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. CH3CH2COOH và HCOOCH2CH3.  

B. CH3CH2COOH và HOCH2CH2CHO.
C. CH3COOCH3 và HOCH2CH2CHO.
D. CH3COOCH3 và HCOOCH2CH3.
9.
Để trung hoà 2,8 gam một chất béo cần 3 ml dung dịch KOH 0,1M. Vậy chỉ số axit của chất béo đó là 

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
10.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Lipit là este của glixerol và các axit béo.

B. Chất béo là các triglixerit  

C. Mỡ chỉ chứa các gốc axit béo cao no.

D. Chất béo rắn ít tan trong nước, chất béo lỏng dễ tan trong nước.

11.
Đốt cháy hoàn toàn este X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X là este 

A.  đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C.  

B.  no, đơn chức, mạch hở.  


C.  no, hai chức, mạch hở.





D.  đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C hay đơn chức, một vòng no.

12.
Cho sơ đồ chuyển hoá : 



X 
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Các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức không  phù hợp với chất X là 

A. CH3OOCCH3.

B. CH3COOH.



C. CH3COONH4.

D. HCOOCH3.   

13.
Sắp xếp theo chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất : (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 và (3) C3H7CH2OH, ta có thứ tự : 

A.  (1), (2), (3).

B.  (2), (3), (1).    


C.  (1), (3), (2).

D.  (3), (2), (1). 

14.
Khi thuỷ phân hoàn toàn 265,2 gam chất béo bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của chất béo là

A. glixerol tristearat (hay stearin).
B. glixerol tripanmitat (hay panmitin).
C. glixerol trioleat (hay olein). 

D. glixerol trilinoleat (linolein).
15.
Glucozơ  hòa tan được Cu(OH)2 vì

A. glucozơ  có tính axit yếu.
B. glucoz¬ cã nhãm –CHO.
C. glucozơ có nhiều nhóm –OH kề nhau.  

D. glucozơ có tính khử.

16.
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Saccarozơ và mantozơ đều thuộc nhóm đisaccarit.

B. Saccarozơ và mantozơ có cùng công thức phân tử.

C. Saccarozơ và mantozơ đều tạo ra hai phân tử glucozơ khi bị thủy phân. 

D. Saccarozơ không phải đường khử, mantozơ là đường khử.

17.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Trong dung dịch mantozơ có thể mở vòng còn saccarozơ thì không.

B. Saccaroz¬ và mantoz¬ đều có nhóm –OH hemiaxetal. 
C. Saccarozơ và mantozơ đều tạo ra hai phân tử glucozơ khi bị thủy phân.

D. Saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng với dung dịch Ag[(NH3)2]OH. 
18.
Trong các chất : saccarozơ ; tinh bột ; xenlulozơ ; mantozơ ; fructozơ ; đextrin, số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
19.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Saccarozơ được dùng trong công nghiệp tráng gương.

B. Glucozơ và saccarozơ được sinh ra khi thủy phân xenlulozơ. 
C. Glucozơ và mantozơ được sinh ra khi thủy phân tinh bột.

D. Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất ancol etylic.

20.
Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia

A. phản ứng với [Cu(NH3)4](OH)2.

B. phản ứng khử với Cu(OH)2 khi đun nóng.

C. phản ứng thủy phân. 

D.
phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng.

II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2,5 điểm) 
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá : 

CH3CHO 
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poli(metyl acrylat)   

Câu 2 : (1 điểm) 
Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất lỏng sau : dầu thực vật, dung dịch saccarozơ, benzen, ancol etylic. Viết các phương trình hoá học (nếu có).

Câu 3 : (1,5 điểm)   
Xà phòng hoá hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp X hai este đồng phân cần vừa đủ 1,20 gam NaOH. Khi đốt cháy hỗn hợp hai este trên, người ta thu được CO2 và hơi H2O có số mol bằng nhau. 

a) Tìm công thức phân tử của hai este. 

b) Tìm công thức cấu tạo và gọi tên hai este.

c) Cho 2,22 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2,16 gam bạc. Viết phương trình hoá học và tính % khối lượng của mỗi este. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. Trắc nghiệm khách quan

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	B

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	C


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1. 

CH3CHO + HCN 
[image: image15.wmf]o
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 CH3CH(OH)CN 


CH3CH(OH)CN 
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 CH3CH(OH)COOH


CH3CH(OH)COOH 
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CH2=CHCOOH + CH3OH 
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CH2=CHCOOCH3 + H2O
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Câu 2. 
Cho các mẫu thử vào nước : Hai mẫu thử tan tạo dung dịch đồng nhất là saccarozơ và ancol etylic. 

Cho Cu(OH)2 vào 2 mẫu thử này, mẫu thử tạo dung dịch xanh lam là saccarozơ.



2C12H22O11 + Cu(OH)2 ( (C12H21O11)2Cu + 2H2O

Hai mẫu thử không tan (có sự phân lớp) là dầu thực vật và benzen.

Cho dung dịch NaOH dư vào 2 mẫu thử này rồi đun nóng, mẫu thử nào tan là dầu thực vật 




[image: image20.wmf]R

C

O

O

C

H

2

C

H

2

C

H

+

 

N

a

O

H

 

C

H

2

C

H

O

H

C

H

2

O

H

O

H

R

C

O

O

R

C

O

O

3

R

C

O

O

N

a

+


Câu 3.

a)  
[image: image21.wmf]NaOH

1,20
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Hỗn hợp este cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O 

( este thuộc loại đơn chức no mạch hở : CnH2nO2

Ta có : 1 mol este đơn chức phản ứng với 1 mol NaOH

( n este = n NaOH = 0,03 mol ( 
[image: image22.wmf]este
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(g/mol)
(14n + 32 = 74 ( n = 3 ( CTPT : C3H6O2
b) 
C3H6O2 có 2 đồng phân este 



CH3COOCH3
  : metyl axetat



HCOOCH2CH3  :  etyl fomat

c)    
[image: image23.wmf]Ag
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HCOOCH2CH3 + 2[Ag(NH3)2]OH ( NH4OCOCH2CH3 +  2Ag + 3NH3 + H2O

0,01                                     
  


  0,02   

Khối lượng etyl fomat = 0,01.74 = 0,74 gam 

( 
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KIỂM TRA 1 TIẾT 
Chương trình nâng cao 
( Dành cho vùng khó khăn)
I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo lỏng là chất béo mà phân tử chứa gốc axit béo không no.
B. Dầu mỡ thực vật và dầu bôi trơn xe máy đều là lipit. 
C. Lipit không tan trong nước.
D. Chất béo là este của glixerol với axit béo.
2.
Nhận định nào sau đây không đúng về tính chất của este ?
A. Có thể là chất lỏng hoặc chất rắn. 

B. Dễ tan trong nước. 
C. Nhiệt độ sôi thấp.

D. Đa số có mùi thơm.
3.
Este  không có ứng dụng nào sau đây  ? 

A. Làm dung môi hoà tan các hợp chất hữu cơ.
B. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ, chất dẻo và dược phẩm.
C. Dùng trong công nghiệp thực phẩm và làm mĩ phẩm.
D. Dùng làm keo dán và chất đốt như cồn và cồn khô. 
4.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Lipit bao gồm chất béo, sáp, cacbohiđrat, steroit ...
B. Chất béo là các triglixerit.
C. Mỡ chỉ chứa các gốc axit béo cao no.

D. Chất béo rắn ít tan trong nước, chất béo lỏng dễ tan trong nước.

5.
Sắp xếp theo chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất : (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 và (3) C3H7CH2OH, ta có thứ tự : 

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (1).  


C. (1), (3), (2).

D. (3), (2), (1). 

6.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng xà phòng hoá.

B. Phản ứng của glixerol với HNO3 đặc tạo ra glixerol trinitrat là phản ứng este hoá. 

C. Có thể dùng chất giặt rửa tổng hợp để giặt áo quần trong nước cứng. 

D. Xà phòng làm sạch vết bẩn vì cho phản ứng hoá học với chất bẩn.


7.
Cacbohiđrat là

A. hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.

B. hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m. 
C. hợp chất chứa nhiều nhóm hiđroxil và nhóm cacboxil.

D. hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.
8.
Glucozơ hòa tan được Cu(OH)2 vì glucozơ
A. có tính axit yếu.
B. có nhóm –CHO.
C. có nhiều nhóm –OH kề nhau. 
D. có tính khử.
9.
Cách thực hiện việc giặt tẩy nào sau đây đúng ?
A. Để làm sạch vết dầu, mỡ dính trên áo ta nên dùng nước Gia–ven.

B. Để làm sạch vết mực dính trên áo ta nên dùng chất giặt rửa tổng hợp.

C. Để làm sạch vết dầu, mỡ dính trên áo ta nên dùng xà phòng.  

D. Để làm sạch tất cả các vết bẩn ta nên dùng chất giặt rửa tổng hợp.

10.
Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không tạo ra

A. ®extrin.

B. saccaroz¬. 
C. mantoz¬.

D. glucoz¬.
11.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Saccarozơ được dùng trong công nghiệp tráng gương.

B. Glucozơ và saccarozơ được sinh ra khi thủy phân xenlulozơ. 
C. Glucozơ và mantozơ được sinh ra khi thủy phân tinh bột.

D. Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất ancol etylic.

12.
Trong các chất sau : xenlulozơ, fructozơ, fomalin, mantozơ, glixerol, tinh bột, có bao nhiêu chất có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thích hợp ?
A. 2
B. 3
C. 4 
D. 5 
13.
Để điều chế xenlulozơ axetat trong công nghiệp, người ta cho xenlulozơ tác dụng với
A. axit axetic.   

B. anhi®rit axetic 
C. an®ehit axetic.  
D. etyl axetat.
14.
Nhận định nào sau đây về etyl fomat không đúng ? 

A. Có công thức phân tử C3H6O2.



B. Là đồng phân của axit axetic.

C. Có thể cho phản ứng tráng bạc.



D. Có 1 đồng phân este khác.
15.
Dung dịch glucozơ không có phản ứng nào sau đây ?
A. Hoà tan Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam.

B. Khử Cu(OH)2 khi đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

C. Tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa bạc.

D. Tạo kết tủa trắng khi tác dụng với dung dịch brom.
16.
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Trong dung dịch, mantozơ có thể mở vòng còn saccarozơ thì không.

B. Saccarozơ và mantozơ có cùng công thức phân tử.

C. Saccarozơ và mantozơ tạo ra hai phân tử glucozơ khi bị thủy phân.

D. Saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng với dung dịch Ag[(NH3)2]OH. 
17.
Dãy gồm các dung dịch đều hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là 
A. glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬ và saccaroz¬. 


B. glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬ và xenluloz¬.

C. glucoz¬, fructoz¬, saccaroz¬ và tinh bột.



D. glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬ và tinh bột.
18.
Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.

B. 1,44 gam.

C. 22,5 gam.

D. 14,4 gam

19.
Cho các chất sau :
(1) Saccaroz¬ ; (2) Tinh bét ; (3) Fructoz¬ ; (4) Xenluloz¬ ;  (5) Mantoz¬.

Những chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là

A. (1), (2), (3).


B. (2), (4).



C. (1), (2), (4).


D. (1), (2), (4), (5). 
20.
Nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Tinh bột có phản ứng với dung dịch iot cho màu xanh tím.

B. Xenlulozơ có phản ứng este hoá.

C. Tinh bột tham gia phản ứng tráng gương.

D. Tinh bột dễ bị thủy phân thành glucozơ.
II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2 điểm)  
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá : 

Glucoz¬ ( etanol( axit axetic( anhi®rit axetic ( xenluloz¬ triaxetat.
Câu 2 : (1 điểm) 
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng sau : etyl axetat, axit axetic, hồ tinh bột, ancol etylic. 

Câu 3 : (2 điểm) 
Cho 8,8 g một este đơn chức, no, mạch hở X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M tạo một muối và ancol Y.  

a) Xác định CTPT của X. 

b) Viết các CTCT phù hợp của X, gọi tên.

c) Xác định CTCT đúng của X, biết rằng khi bị oxi hoá Y tạo hợp chất không tham gia phản ứng tráng bạc.

HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. Trắc nghiệm khách quan
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II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm)  
C6H12O6 
[image: image26.wmf]enzim

¾¾¾®

 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2  
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 CH3COOH + H2O

2CH3COOH 
[image: image28.wmf]25
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 (CH3CO)2O + H2O

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O([C6H7O2(OCOCH3)3]n  + 3nCH3COOH 
Câu 2 : (1 điểm) 

+ Dùng quỳ tím để nhận biết axit axetic.

+ Dùng dung dịch I2 để nhận biết hồ tinh bột.

+ Dùng Na kim loại để nhận biết ancol etylic

+ Còn lại là etyl axetat.

Câu 3 : 

a)  
[image: image29.wmf]NaOH

n0,110,1(mol)
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Este thuộc loại đơn chức no mạch hở : CnH2nO2

( 1 mol este đơn chức phản ứng với 1 mol NaOH 


( 1 mol muối và 1 mol ancol.

( n este = nmuèi = n ancol = nNaOH = 0,1 mol 

( Meste = 
[image: image30.wmf]8,8
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 (g/mol) ( 14n + 32 = 88 ( n = 4 

( CTPT : C4H8O2
b) C¸c CTCT : 



HCOOCH2CH2CH3 
: propyl fomat



HCOOCH(CH3)
: isopropyl fomat



CH3COOCH2CH3 
: etyl axetat



CH3CH2COOCH3 
: metyl propionat

c) Ancol Y khi bị oxi hoá tạo ra sản phẩm không cho phản ứng tráng bạc 
( Y không phải là ancol bậc I
( CTCT của Y :  (CH3)2CHOH 

( CTCT của X :  HCOOCH(CH3)2 

KIỂM TRA 1 TIẾT 

(Chương trình chuẩn)
I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Thủy phân đến cùng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được 

A. fructoz¬.

B. glucoz¬.

C. saccaroz¬.

D. mantoz¬.

2.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2  đều tạo ra ancol có 6 nhóm OH.
C. Khi đun nóng glucozơ với Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch.

D. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc vì không có nhóm CHO.

3.
Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?
A. Saccaroz¬.

B. Mantoz¬.



C. Tinh bột.

D. Xenluloz¬.

4.
Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit thu được dung dịch có phản ứng tráng gương vì 

A. trong phân tử saccarozơ có nhóm chức anđehit.
B. saccarozơ bị thuỷ phân thành glucozơ và fructozơ.
C. saccarozơ bị thuỷ phân thành các anđehit đơn giản.
D. trong môi trường axit saccarozơ chuyển hóa thành mantozơ.

5.
Fructozơ không phản ứng với 

A. dung dịch AgNO3/ NH3.
B. H2O (xt H+, to).


C. H2 (xt Ni, to).

D. Cu(OH)2.
6.
Cân bằng hoá học của phản ứng este hoá giữa ancol và axit hữu cơ sẽ dịch chuyển theo chiều thuận, khi ta 

A. pha loãng hỗn hợp bằng nước.                              

B. thêm dung dịch NaOH vào hỗn hợp.

C. chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp.              

D. cho thêm este vào hỗn hợp.
7.
Cho các chất sau : 



(1) CH3CH2​CH2OH ;  (2) CH3COOCH3 ;  (3) CH3CH2COOH.

 Thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần là : 

A. (3) < (2) < (1).                 
B. (1) < (3) < (2).                      
C. (2) < (1) < (3).                
D. (1) < (2) < (3).

8.
Cho sơ đồ chuyển hoá sau : 


C2H5OH ( X ( Y ( CH3COOCH3
X, Y lần lượt là 
A. CH3CHO, CH3COOH. 

B. CH3COOH, CH3CHO.
C. CH3CHO, CH3CH2OH.

D. C2H4, CH3CH2OH.
9.
Sản phẩm thu được khi thuỷ phân este CH3–COO–CH=CH–CH3 trong môi trường axit là

A. CH3COOH và CH3CH2CHO. 

B. CH3COOH và CH2=CH–CHO. 
C. CH3COOH và CH3CH2CH2OH.

D. CH3COOH và CH2=CH–CH2OH.

10.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo là este của glixerol với các axit béo.

B. Chất béo có chứa gốc không no thường là chất lỏng ở điều kiện thường.

C. Đun nóng chất béo trong NaOH sẽ thu được xà phòng.

D. Dầu thực vật, dầu bôi trơn máy, mỡ động vật đều là chất béo. 
11.
Thuỷ phân chất X trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. X là chất nào trong các chất sau đây ?
A. saccaroz¬

B. xenluloz¬




C. tinh bột

D. protein
12.
Este X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra ancol metylic và natri propionat. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3.

B. HCOOCH3.
C. C2H5COOCH3
. 
D. CH3COOC2H5.
13.
Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây ?
A. Cu(OH)2 /NaOH, to.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.


C. Nước brom.



D. Cu(OH)2.
14.
Phát biểu nào dưới đây về xenlulozơ là không đúng ?
A. Gỗ, giấy, lá cây đều có chứa xenlulozơ.

B. Xenlulozơ là polime thiên nhiên.

C. Xenlulozơ chỉ tan trong nước nóng.

D. Trong phân tử xenlulozơ chỉ có 3 nguyên tố C, H,O.

15.
Cho chuyển hoá : 


Khí cacbonic ( X ( Y ( ancol etylic.
Mỗi mũi tên biểu thị 1 phản ứng. X, Y có thể là 
A. cacbon oxit, metanol.
  
B. tinh bét, glucoz¬. 
  

C. cacbon, etilen.
   
D. axit cacbonic, an®ehit axetic.
16.
C4H8O2 có số đồng phân este là

A. 2.
B.  3.               
C. 4.       
D. 5.
17.
Hợp chất C2H5COOCH3 có tên gọi là

A. etyl axetat.

B. metyl axetat.
C. metyl propionat. 
D. propyl axetat.
18.
Điểm chung của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp là

A. làm sạch chất bẩn mà không phản ứng hoá học với chất bẩn.

B. đều được điều chế từ chất béo.

C. đều không gây ô nhiễm môi trường.

D. đều tạo kết tủa với Ca2+ và Mg2+. 

19.
Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất : (1) C2H5COOH, (2) CH3COOCH3 và (3) C2H5CH2OH là 
A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (1).  


C. (1), (3), (2).

D. (3), (2), (1). 

20.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Các chất có công thức chung Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.

B. Dầu mỡ động, thực vật và sáp đều là lipit. 
C. Chất béo lỏng chỉ tan trong nước nóng.

D. Lipit do nhiều chất béo khác nhau hợp thành.

II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học xảy ra (nếu có) :
a) Axit axetic + axetilen

b) Tristearin + NaOH

c) Saccaroz¬ + Cu(OH)2

d) Glucoz¬ + AgNO3 + NH3
Câu 2 : (1 điểm) 
Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất lỏng : etyl axetat, dung dịch glucozơ, hồ tinh bột.

Câu 3 : (2 điểm) 
Tỉ khối hơi của este A no, đơn chức mạch hở đối với H2 bằng 37. 

a) Xác định CTPT của A, viết các CTCT của A và gọi tên.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7,4 gam A với dung dịch NaOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,8 gam muối. Xác định CTCT đúng của A.

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học :
a) 
CH3COOH + CH(CH ( CH2=CHOCOCH3
 b) 
(CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image31.wmf]o

t

¾¾®

 

                      3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 

 c) 
2C12H22O11 + Cu(OH)2 ( (C12H21O11)2Cu + 2H2O

 d) 
C5H11O5CHO + AgNO3 + NH3 + H2O ( 

C5H11O5COONH4 + NH4NO3 + Ag

Câu 2 : (1 điểm) 
Phân biệt các chất lỏng : etyl axetat, dung dịch glucozơ, hồ tinh bột.

+ Dùng dung dịch I2 để nhận ra hồ tinh bột.

+ Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 để nhận ra glucozơ.
+ Còn lại là etyl axetat.
Câu 3 : 

a) Công thức chung của este no, đơn chức mạch hở : CnH2nO2 



MA= 37.2 = 74 (g/mol) ( 14n + 32 = 74 ( n =3 

( 
CTPT của A : C3H6O2

Các CTCT : 



HCOOCH2CH3 
: etyl fomat



 CH3COOCH3 
: metyl axetat

b)

[image: image32.wmf]A
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Đặt công thức của A là RCOOR’ 



RCOOR’  +  NaOH (  RCOONa + R’OH



     0,1
 

        0,1

(    
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( 
CTCT của A là HCOOCH2CH3.         
Chương 3 & 4

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

Hãy chọn câu đúng.

1.
Phenol và anilin cùng phản ứng với 

A. dung dịch H2SO4.
B. dung dịch NaOH.
C. Na.

D. dung dịch HNO3 đặc.
2.
Tên thay thế của CH3CH2NHCH3 là 

A. propylamin.

B. etylmetylamin.
C. metyletylamin.
D. N-metyletanamin. 

3.
Amin bậc II là amin

A. được tạo thành khi thay thế 2 nguyên tử H trong NH3 bằng 2 gốc hiđrocacbon.
B. có 2 nhóm –NH2 trong phân tử.
C. có 2 nhóm –NH2 gắn vào cùng nguyên tử C.

D. có nhóm –NH2 gắn vào cùng nguyên tử C bậc II.

4.
Tên gọi nào sau đây không đúng cho hợp chất thơm có công thức C6H5NH2 ?
A. Phenylamin

B. N-Metylanilin

C. Benzenamin

D. Anilin

5.
Anilin không tác dụng với

A. NH3.

B. dung dịch Br2.
C. dung dịch HCl. 
D. HNO2/HCl (ở 0 oC – 5oC).
6.
Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ ?
A. (CH3)2NH < CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3


B. CH3NH2 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < NH3
C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH 


D. CH3NH2 < (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 

7.
Công thức C3H9N ứng với số đồng phân :
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
8.
Tính chất nào sau đây không đúng cho protein ? 

A. Đông tụ khi đun nóng hay gặp axit và kiềm.


B. Thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch axit, bazơ.
C. Tạo kết tủa vàng với HNO3 đặc.


D. Tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành dung dịch có màu tím.
9.
Trong 4 chất : NH2CH2COOH, ClNH3CH2COOCH3, C6H5NH2, Br3C6H2NH2. Chất tan nhiều nhất trong nước là

A. NH2CH2COOH.
B. C6H5NH2. 

C. ClNH3CH2COOCH3.
D. Br3C6H2NH2.

10.
Cho hợp chất : NH2​–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH.
Tên gọi được viết gọn của chất này là

A. Gly-Ala-Gly

B. Ala-Gly-Gly

C. Gly-Gly-Ala

D. Gly-Gly-Gly

Đáp án 
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ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
(cho các vùng thuận lợi)

Hãy chọn câu đúng.

1.
Phenol và anilin cùng tác dụng với 
A. dung dịch HCl
.
B. dung dịch NaOH.
C. Na.

D. dung dịch Br2.
2.
Tên thay thế của CH3CH2CH2CH2NH2 là 

A. butylamin.

B. butyl-1-amin.
C. butan-1-amino.
D. butan-1-amin.
3.
Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do

A. nhóm C6H5– đẩy electron.
B. nhóm C6H5– hút electron.
C. anilin ít tan trong nước.
D. phân tử khối anilin lớn.

4.
Tên gọi nào sau đây không đúng cho hợp chất thơm có công thức C6H5NH2 ?
A. Phenylamin

B. N-Metylanilin

C. Benzenamin

D. Anilin

5.
Anilin không tác dụng với

A. dung dịch NH3.
B. dung dịch Br2.
C. CH3I. 

D. HNO2.
6.
Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần lực bazơ ?
A. (CH3)2NH < CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3


B. CH3NH2 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < NH3
C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH 


D. CH3NH2 < (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 

7.
Hợp chất C4H11N có số đồng phân cấu tạo là

A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
8.
Tính chất nào sau đây không đúng cho protein ? 

A. Đông tụ khi đun nóng hay gặp axit và kiềm.


B. Thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch axit, bazơ.
C. Tạo kết tủa vàng với HNO3 đặc.


D. Tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành chất có màu xanh tím.
9.
Một học sinh tiến hành thí nghiệm bằng cách cho dung dịch NaOH vào dung dịch phenylamoni clorua. Hiện tượng quan sát được là 
A. có kết tủa trắng không tan.

B. có sự phân lớp.
C. có kết tủa và kết tủa tan.

D. có bọt khí bay ra.

10.
Cho hợp chất : 
H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH[(CH3)CH(C2H5)]–COOH. 
Tên gọi được viết gọn của chất này là

A. Gly-Ala-Leu.

B. Ala-Gly-Leu.
C. Gly-Ala-Isoleu.
D. Ala-Gly-Isoleu.
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Đề KIỂM TRA 15 PhúT

Chương trình chuẩn
1.
Phenol và anilin đều phản ứng với 

A. dung dịch HCl.
B. dung dịch NaOH.
C. Na.

D. dung dịch Br2.
2.
Tên thay thế của CH3CH2CH2CH2NH2 là 

A. butylamin

B. butyl-1-amin

C. butan-1-amino

D. butan-1-amin

3.
Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là :
A. (CH3)2NH < CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3


B. CH3NH2 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < NH3
C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH 


D. CH3NH2 < (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 

4.
Số đồng phân amin bậc 2 của hợp chất C4H11N là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
5.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Khi thay thế nguyên tử H trong amoniac bằng gốc hiđrocacbon ta được amin. 
B. Amin la hợp chất hữu cơ có chứa một hay nhiều nguyên tử nitơ. 

C. Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+2N.

D. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nhóm amin.

6.
Bậc của amin (C2H5)2NC6H5 là
A. I.

B. II.

C. III. 

D. II và I.
7.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp thu được 0,1 mol khí CO2 va 0,2 mol H2O. Công thức của 2 amin là
A. CH3NH2 và C2H5NH2.
C. C3H7NH2 và C4H9NH2.
B. C2H5NH2 và C3H7NH2.
D. C4H9NH2 và C5H11NH2. 
8.
Trong dung dịch, glyxin chủ yếu tồn tại ở dạng

A. H2NCH2COOH.
B. H3NCH2COO.
C. H3N+CH2COO–.
D. H2N+CH2COO–.
9.
Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol metylamin và 0,1 mol anilin phản ứng với dung dịch HCl dư. Khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch là

A. 19,25 gam.

B. 3,375 gam. 

C. 16,325 gam. 

D. 19,825 gam.
10.
Số lượng tripeptit được tạo thành từ glyxin và alanin là

A. 3.
B. 4.
C. 5.  
D. 6. 
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Mỗi loại polime có một nhiệt độ nóng chảy nhất định.

B. Protein đơn giản là những protein được tạo thành từ các gốc (- và                    (-amino axit.

C. Các thành phần trong vật liệu compozit phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH.
2.
Cho các dung dịch : H2NCH2COOH ; H2N[CH2]4CH(NH2)COOH ; C6H5NH2 ; CH3NH2 ; HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3.
Để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các chất lỏng : glixerol, glucozơ, anilin, alanin, anbumin ta lần lượt dùng các hoá chất sau 
A. dùng Cu(OH)2, đun nóng nhẹ, sau đó dùng dung dịch Br2.
B. dùng dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4, dung dịch Br2.
C. dùng dung dịch Ag[(NH3)2]OH, dung dịch HCl, dung dịch Br2.
D. dùng dung dịch Br2, HNO3 đặc, quỳ tím.

4.
Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su ?
A. CH3–CH=CH2






B. CH3–CH=C=CH2
C. CH2=C(CH3)–CH=CH2
D. CH2=CHCl–CH2–CH3
5.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Khi thay thế nguyên tử H của amoniac bằng gốc hiđrocacbon ta được amin.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amino.

C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon có thể phân biệt amin thành amin béo và amin thơm.

D. Các amin trong phân tử có từ hai nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân cấu tạo.

6.
Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, mạch hở bậc II người thu được tỉ lệ mol 
[image: image34.wmf]2

CO
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HO

n

 = 6 : 9. Công thức của amin là

A. (CH3)2NCH3.    
B. CH3CH2CH2NH2.       

C. (CH3)2NH.

D. CH3NHCH2CH3.

7.
Tên thay thế của CH3CH2CH2NH2 là

A. N-propylamin.     
B. propyl-1-amin.      

C. propylamin.           
D. propan-1-amin.     

8.
Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin ?
A. CH3NH2 + H2O 
[image: image36.wmf]€

 CH3NH3+ + OH–
B. C6H5NH2 + HCl ( C6H5NH3Cl 

C. Fe3+ + 3CH3NH3 + 3H2O ( Fe(OH)3 + 3CH3NH3+
D. CH3NH2 + HNO2 ( CH3OH + N2 + H2O 
9.
Tên gọi nào sau đây không đúng cho hợp chất thơm có công thức C6H5NH2 ?
A. Phenylamin      
B. Benzenamin           

C. Anilin               
D. Benzylamin

10.
Số đồng phân cấu tạo tripeptit chứa đồng thời ba amino axit là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.


 
11.
Hợp chất X có công thức :                                                                     
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Vậy X là 

A. pentapeptit.         
B. tetrapeptit.
    

C. tripeptit.      

D. triamit.

12.
Thủy phân từng phần một pentapeptit thu được các ®ipeptit và tripeptit sau : Gly - Ala ; Val - Glu ; Ala - Val ; Glu - Phe ; Ala - Val - Glu. 

Trình tự của các aminoaxit trong pentapeptit trên là :
A. Gly - Ala - Glu - Phe - Val.          
B. Val - Glu - Phe - Gly - Val.
C. Ala - Val - Glu - Gly - Phe.



D. Gly - Ala - Val - Glu - Phe.
13.
Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có 

A. liên kết bội.                   
B. từ 2 nhóm chức trở lên. 

C. vòng không bền.                 

D. liên kết bội hay vòng không bền.                

14.
Tơ nilon-6 được điều chế bằng cách

A. trùng hợp caprolactam.          

B. trùng ngưng NH2–[CH2]6–COOH.       
C. trùng ngưng NH2–[CH2]6–NH2 và HOOC–[CH2]4–COOH. 

D. trùng ngưng axit (-aminohexanoic.
15.
Nhựa PS (polistiren) được điều chế bằng cách

A. đồng trùng hợp benzen và etilen.           

B. trùng hợp vinylbenzen.
C. đồng trùng hợp benzen và axetilen.         

D. đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren. 

16.
Khi cho anilin, phenol, toluen, benzen tác dụng với dung dịch Br2 ta thấy

A. cả 4 chất đều phản ứng.
   
B. anilin, phenol, toluen phản ứng.

C. chỉ có anilin và phenol phản ứng.
   
D. chỉ có anilin phản ứng.

17.
Anilin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. dd Br2, dd HCl, dd H2SO4.


B. dd Br2, dd HCl, quỳ tím.

C. dd HNO3, dd CuSO4, quỳ tím.


D. dd HNO3, dd CuSO4, dd NaOH.
18.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Tơ nilon-6,6 là polime được hình thành do các liên kết peptit.

B. Tơ lapsan được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

C. Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic.

D. Len, bông là các loại polime thiên nhiên.

19.
Polime được dùng để tráng lên chảo để làm chất chống dính là 
A. PVC [poli(vinyl clorua)]. 

B. PMMA [(poli(metyl metacrylat)].
C. PVA [poli(vinyl axetat)].
D. Teflon (politetrafloetilen).
20.
Cho 3,1 gam một amin đơn chức, no, mạch hở A phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Công thức phân tử của A là

A. CH3NH2.

B. C2H5NH2.
C. C3H7NH2.

D. C6H5NH2.
II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2,5 điểm) 
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :
NH3 ( C2H5NH2( C2H5OH( CH3COOH( CH2=CH–OCOCH3 ( polime
Câu 2 : (1 điểm) 
Polime là gì ? Cho 3 ví dụ về sự tạo thành polime từ các phản ứng : trùng hợp, đồng trùng hợp, trùng ngưng.

Câu 3 : (1,5 điểm)

Cho 100ml dung dịch (-amino axit X 0,2M (dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo 22,2 gam muối Y. 

a) Xác định CTCT và gọi tên của X theo 2 cách.

b) Cho toàn bộ muối Y phản ứng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn. Tính khối lượng muối khan tạo thành. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. Trắc nghiệm khách quan

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	D
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	A
	A
	D
	A


II. Trắc nghiệm tự luận 
Câu 1 : (2,5 điểm) 
Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :


NH3 + C2H5I ( C2H5NH2 + HI



C2H5NH2 + HNO2 ( C2H5OH + N2 + H2O



C2H5OH + O2 
[image: image38.wmf]enzim
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 CH3COOH + H2O



CH3COOH + CH≡CH ( CH2=CH-OOCCH3 
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Câu 2 : (1 điểm) 

+ Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau.

+ Các ví dụ :
Polime tạo ra từ phản ứng trùng hợp : 
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Polime tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp : 
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Polime tạo ra từ phản ứng trùng ngưng : 
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Câu 3 : (1,5 điểm)

a) 
nX = 0,1.2 = 0,2 (mol) 



H2NRCOOH + NaOH ( H2NRCOONa + H2O


  

0,2

 (
0,2

( 
(16 + R + 67) 
[image: image43.wmf]´

 0,2 = 22,2 ( R = 28 R là C2H4 

( 
CTCT của X : NH2CH(CH3)COOH 
Tên gọi của X : axit 2-aminopropanoic hay axit -aminopropionic

b)  Muối Y là NH2CH(CH3)COONa 



NH2CH(CH3)COONa  +  2HCl  (  ClH3NC2H4COOH + NaCl 

        

0,2


    (

0,2
          0,2

Khối lượng muối tạo thành = 0,2.125,5 + 0,2.58,5 = 36,8 (gam).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

Chương trình nâng cao (cho các vùng thuận lợi)

I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Mỗi loại polime có một nhiệt độ nóng chảy nhất định.

B. Protein đơn giản là những protein được tạo thành từ các gốc (- và                    (-amino axit.

C. Các thành phần trong vật liệu compozit phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH.
2.
Cho các dung dịch : H2NCH2COOH ; H2N[CH2]4CH(NH2)COOH ; C6H5NH2 ; CH3NH2 ; HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3.
Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su ?
A. CH3–CH=CH2
B. CH3–CH=C=CH2
C. CH2=C(CH3)–CH=CH2
D. CH2=CHCl–CH2–CH3
4.
Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo ?
A. C2H7N     
B. C3H9N           C. C4H11N          
D. C5H13N

5.
Amin không thể hiện tính bazơ khi phản ứng với

A. H2O. 

B. HCl. 

C. dung dịch FeCl3.
D. HNO2. 
6.
Số hợp chất tripeptit tối đa tạo thành từ 2-amino axit là 

A. 3.
B. 4. 
C. 5.
D. 6.


 
7.
Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ là  

A. C6H5NH2 ; NH3 ;  CH3NH2 ; (CH3)2NH.


B. NH3 ; CH3NH2 ; (CH3)2NH ; C6H5NH2.

C. (CH3)2NH ; CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2.
D. NH3 ; C6H5NH2 ; (CH3)2NH ; CH3NH2.


8.
Tơ nilon-6 được điều chế bằng cách

A. trùng hợp caprolactam.          

B. trùng ngưng NH2–[CH2]6–COOH.       
C. trùng ngưng NH2–[CH2]6–NH2 và HOOC–[CH2]4–COOH. 

D. trùng ngưng axit (-aminohexanoic.
9.
Nhựa PS (polistiren) được điều chế bằng cách

A. đồng trùng hợp benzen và etilen.           

B. trùng hợp vinyl benzen.
C. đồng trùng hợp benzen và axetilen.         

D. đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren. 

10.
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Tơ nilon-6,6 là polime được hình thành do các liên kết peptit.

B. Tơ lapsan được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

C. Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic.

D. Tơ tằm là polime thiên nhiên.

11.
Công thức nào sau đây là của một loại cao su ?
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12.
Polime được dùng để tráng lên chảo để làm chất chống dính là 
A. PVC [poli(vinyl clorua)]. 

B. PMMA [(poli(metly metacrylat)].
C. PVA [poli(vinyl axetat)].
D. Teflon (politetrafloetilen).
13.
Cho 4 dung dich có cùng nồng độ mol : axit aminoaxetic (I), axit axetic (II), amoniac (III) va etylamin (IV). Thứ tự tăng dần pH của các dung dịch trên là
A. (IV) <(III) < (II) < (I).  
B. (II) < (I) < (III) < (IV). 
C. (I) < (II)  < (III) < (IV).             
D. (II) < (I) < (IV) < (III).               
14.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Xenlulozơ là polime được tạo thành bởi các liên kết (-1,6-glicozit.

B. Amilozơ là polime được tạo thành bởi các liên kết (-1,6-glicozit. 
C. Amilopectin là polime được tạo thành bởi liên kết (-1,4-glicozit và                (-1,6- glicozit. 

D. Amilozơ là polime được tạo thành bởi liên kết (-1,6-glicozit. 

15.
Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ướt. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, đun nóng được CH4. X có công thức cấu tạo nào sau đây ?
A. CH3CH2COONH4
B. H2NCH2COOCH3


C. CH3COOCH2NH2                
D. HCOOCH2CH2NH2
16.
Cho (-amino axit X có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 8,15 gam muối. X là

A. axit 2-aminopropan®ioic
B. axit 2-aminobutan®ioic

C. axit 2-aminopentan®ioic
D. axit 2-aminohexan®ioic

17.
Anilin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. dd Br2, dd HCl, dd HNO2.


B. dd Br2, dd HCl, quỳ tím.

C. dd HNO3, dd CuSO4, phenolphtalein.


D. dd HNO3, dd CuSO4, dd NaOH.
18.
Để phân biệt dung dịch etylamin và etanol ta dùng

A. Na.
          

B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch chứa hỗn hợp NaNO2 và HCl.
          

D. dung dịch HCl.
19.
Phản ứng nào dưới đây đúng ?
A. C2H5NH2 + HNO2 + HCl ( C2H5N2+Cl– + 2H2O

B. C6H5NH2 + HNO2 + HCl 
[image: image44.wmf]o
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 C6H5N2+Cl– + 2H2O 
C. C6H5NH2 + HNO3 + HCl 
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 C6H5N2+Cl– + 2H2O

D. C6H5NH2 + HNO2 
[image: image46.wmf]o
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 C6H5OH + N2 + H2O
20.
Cho 0,1 mol (-amino axit X trong phân tử có chứa một nhóm –NH2 tác dụng vừa đủ với dung dich HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 12,55 gam muối khan. X là
A. alanin.

B. glyxin.



C. phenylalanin.

D. valin.

II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (1,5 điểm) 
Từ sản phẩm của dầu mỏ là khí etilen và các chất vô cơ cần thiết hãy viết 3 phương trình hoá học liên tiếp nhau để điều chế nhựa PVC

Câu 2 : (1,5 điểm) 
Tách hỗn hợp lỏng gồm : phenol, anilin, benzen.
Câu 3 : (2 điểm) 

Để trung hòa 3,8 gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chưc là đồng đẳng kế tiếp cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. 

a) Xác định CTPT của 2 amin.

b) Cho 3,8 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch chứa hỗn hợp NaNO2 và HCl thu được 1,12 lít khí (đktc). Xác định CTCT và gọi tên 2 amin.
HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. Trắc nghiệm khách quan 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	B
	A


II.Trắc nghiệm tự luận 
Câu 1 : (1,5 điểm) 
Điều chế nhựa PVC



CH2=CH2 + Cl2  
[image: image47.wmf]¾¾®

 CH2Cl–CH2Cl           


CH2Cl–CH2Cl 
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 CH2=CH2–Cl + HCl        
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Câu 2 : (1,5 điểm) 
Tách hỗn hợp lỏng gồm : phenol, anilin, benzen

Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư và lắc kĩ chỉ có anilin tan, hỗn hợp tách thành 2 lớp. Chiết thành 2 phần :
Phần 1 : dung dịch C6H5NH3Cl. Tái tạo anilin bằng dung dịch NaOH. 

Phần 2 : hỗn hợp phenol, benzen : cho tác dụng với dung dịch NaOH dư và lắc kĩ, chỉ có phenol tan. Hỗn hợp tách thành 2 lớp ta chiết lấy benzen.

Dung dịch còn lại là C6H5ONa, tái tạo phenol bằng dung dịch HCl dư. 

Câu 3 : (2 điểm) 

a)



nHCl = 0,1.1 = 0,1 mol 
( 
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Một trong 2 amin có phân tử khối < 38 ( chỉ có thể là CH5N 

( amin đồng đẳng kế tiếp là C2H7N.
b)  
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CH5N có CTCT duy nhất là CH3NH2 : metylamin



CH3NH2 + HNO2  ( CH3OH + N2 + H2O



    0,05 
      (    
  0,05

( số mol N2 theo phản ứng = số mol N2 đề cho 

( chỉ có CH3NH2 tạo ra khí N2 ( C2H7N không tạo ra khí N2 
( C2H7N không phải amin bậc I 

( CTCT của C2H7N là CH3–NH–CH3 : ®imetylamin.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Chương trình chuẩn

1.
Nhóm gồm các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là 
A. tơ tằm ; vải sợi ; len.
         
B. len ; tơ nilon-6 ; tơ axetat.           
C. vải sợi ; tơ visco.

           

D. tơ tằm ; tơ axetat.

2.
Cho các dung dịch : H2NCH2COOH ; H2N[CH2]4CH(NH2)COOH ; C6H5NH2 ; CH3NH2 ; HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3.
Điều khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Các amin luôn phản ứng với H+.
B. Số nguyên tử H của một phân tử amin đơn chức luôn là một số chẵn.

C. Các amin có tính bazơ nên làm quỳ tím hoá xanh.

D. Các amin đều tan tốt trong nuớc giống như NH3.

4.
Tên thay thế của CH3CH2CH2NH2 là

A. N-propylamin.     
B. propyl-1-amin.      

C. propylamin.  

D. propan-1-amin.              

5.
Số đồng phân cấu tạo của tripeptit chứa ba (-amino axit là

A. 3.
B. 4.
C. 5. 
D. 6.

6.
(C2H5)2CHNH2 là amin bậc 

A. I.
B. II.
C. III. 
D. IV.

7.
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đồng trùng hợp ? 

A. Poli(vinyl clorua) 
B. Cao su buna-S      

C. Polistiren    

D. Cao su thiên nhiên   


8.
Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ là : 

A. C6H5NH2 ; NH3 ;  CH3NH2 ; (CH3)2NH.


B. NH3 ; CH3NH2 ; (CH3)2NH ; C6H5NH2.

C. (CH3)2NH ; CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2.
D. NH3 ; C6H5NH2 ; (CH3)2NH ; CH3NH2.
9.
Tính chất nào sau đây không đúng cho glyxin ?
A. Tác dụng với NaOH và HCl.                    

B. Dễ tan trong nước do tồn tại dạng ion lưỡng cực.

C. Tác dụng với HCl và NaOH, không tác dụng với CH3OH.    
D. Tác dụng với HNO2 và HNO3.
10.
Polime được dùng tráng lên chảo để làm chất chống dính là 
A. PVC [poli(vinyl clorua)]. 

B. PMMA [(poli(metyl metacrilat)].
C. PVA [poli(vinyl axetat)].
D. Teflon (politetrafloetilen).
11.
Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt dung dịch metylamin và ancol etylic ?
A. Na
     
B. Dung dịch NaOH

C. Quỳ tím
          
D. Dung dịch HCl

12.
Cách phân loại nào sau đây đúng ?
A. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên.

B. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo.

C. Tơ visco là tơ tổng hợp.

D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hoá học.
13.
Khối lượng phân tử trung bình của cao su tự nhiên là 105.000 đvC. Hệ số polime hoá gần đúng của loại cao su trên là

A. 1944.

B. 1744.

C. 1644.

D. 1544.
14.
Cho 0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 0,01 mol HCl tạo ra              0,01 mol muối B và 0,01 mol muối B phản ứng vừa đủ với 0,02 mol NaOH. Công thức của A có dạng

A. H2NRCOOH. 

B. (H2N)2RCOOH. 
C. H2NR(COOH)2.
D. (H2N)2R(COOH)2.
15.
Cho 3,1 gam một amin đơn chức, no, mạch hở A phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Công thức phân tử của A là

A. CH3NH2.

B. C2H5NH2.
C. C3H7NH2.

D. C6H5NH2.
16.
Trong phòng thí nghiệm, để rửa sạch lọ đựng anilin ta nên 

A. cho vào một ít dung dịch HCl, lắc kĩ rồi tráng lại bằng nước. 



B. cho vào một ít dung dịch NaOH đặc, lắc kĩ rồi tráng lại bằng nước.
C. cho vào một ít dung dịch Br2, lắc kĩ rồi tráng lại bằng nước.

D. tráng nhiều lần bằng nước nóng.


17.
Nhận xét nào dưới đây không đúng ?
A. Nhỏ vài giọt dung dịch glyxin vào ống nghiệm có chứa dung dịch NaNO2 và CH3COOH thì thấy có bọt khí bay ra.

B. Cho lòng trắng trứng vào nước sôi thì có sự đông tụ.

C. Cho dung dịch CuSO4 vào lòng trắng trứng rồi thêm vài giọt dung dịch NaOH thấy xuất hiện màu xanh tím.
D. Nhỏ vài giọt dung dịch axit clohiđric đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. 
18.
Để phân biệt được các dung dịch : glucozơ, glixerol, hồ tinh bột và lòng trắng trứng, ta dùng

A. dung dịch I2 và dung dịch HNO3 đặc.

B. dung dịch I2 và dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Cu(OH)2 có thêm dung dịch NaOH. 
D. dung dịch HNO3 đặc và dung dịch AgNO3 trong NH3.

19.
Cho các chất sau : etilen, benzen, vinylbenzen, vinyl axetat, axit                         6-aminohexanoic. Số chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là



A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.    

 

20.
Nhóm vật liệu nào sau đây đều được chế tạo từ polime thiên nhiên ? 

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, gốm.




B. Tơ visco, tơ tằm, bông y tế, giấy.  

C. Cao su buna, tơ axetat, tơ tằm, da thuộc.

D. Đồ thủy tinh, tơ tằm, gốm.

II. Trắc nghiệm tự luận (5 điểm)

Câu 1 : (2 điểm) 
Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
a) C6H5NH2 + H2SO4 ( 
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c) CH3CH(NH2)COOH + NaOH ( 

d) NH2CH2COONa + HCl ( 

Câu 2 : (1 điểm) 
Trình bày và giải thích các hiện tượng xảy ra khi : 

a) Cho vào lòng trắng trứng vài giọt dung dịch CuSO4, sau đó cho thêm vài giọt dung dịch NaOH.

b) Ngâm quần áo làm bằng tơ tằm trong dung dịch xà phòng có độ kiềm cao thì chóng hỏng.

Câu 3 : (2 điểm) 

a) Cho amino axit A (dạng H2NRCOOH) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau đó đem cô cạn dd thì được 12,55 gam muối khan. Xác định CTPT của A.

b) Biết A là -amino axit, hãy xác định đúng CTCT của A và tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho 0,1 mol A phản ứng với dung dịch HNO2 dư. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
I. Trắc nghiệm khách quan 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	B


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Hoàn thành các phương trình hoá học :
a) 
C6H5NH2 + H2SO4 ( C6H5NH3HSO4
hay : 
2C6H5NH2 + H2SO4 ( (C6H5NH3)2SO4 
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c) 
CH3CH(NH2)COOH + NaOH ( CH3CH(NH2)COONa + H2O 
d)  
NH2CH2COONa + HCl ( ClNH3CH2COOH + NaCl

Câu 2 : (1 điểm) Trình bày và giải thích các hiện tượng : 
a) Cho vào lòng trắng trứng vài giọt dung dịch CuSO4 không có hiện tượng gì.

Khi thêm vài giọt NaOH vào thì : 


CuSO4  + 2NaOH ( Cu(OH)2( + Na2SO4

Protein của lòng trắng trứng kết hợp với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu xanh tím.

b) Ngâm quần áo làm bằng tơ trong dung dịch xà phòng có độ kiềm cao thì chóng hỏng vì tơ là polime thiên nhiên được tạo thành từ các liên kết amit dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm. 

Câu 3 : (2 điểm) 

a) nHCl = 0,1.1 = 0,1 (mol)


H2NRCOOH + HCl ( ClH3NRCOOH



   0,1        
  0,1       
0,1 (mol)
(
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( 35,5 + 3 + 14 + R + 45 = 125,5 ( R = 28 ( R là C2H4​

CTPT của A : C3H7NO2

b) CTCT đúng của A : NH2CH(CH3)COOH


NH2CH(CH3)COOH + HNO2 ( HOCH(CH3)COOH  + N2  +  H2O 
         
0,1                                    


      0,1

Thể tích khí N2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít).
Chương 5

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

Phần dãy điện hoá, điện phân và điều chế kim loại 
1.
Trong cầu muối của một pin điện hoá Zn - Cu có sự di chuyển của 

A. các ion.      

B. các electron.     
C. các nguyên tử Cu.        
D. các nguyên tử Zn.

2.
Phương pháp thích hợp để điều chế canxi kim loại là

A. điện phân dung dịch CaCl2.

B. dùng H2 hay CO khử CaO ở nhiệt độ cao.

C. điện phân nóng chảy muối CaCl2.

D. nhiệt phân CaCO3.

3.
Cho trật tự dãy điện hoá sau : 



Zn2+/Zn < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag

Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra ?
A. Zn + 2Fe2+ (  Zn2+ + 2Fe3+
B. Cu  + 2Ag+ (  Cu2+ + 2Ag

C. Fe2+ + Ag+ ( Fe3+ + Ag

D. Cu  + 2Fe3+  ( 2Fe2+ + Cu2+
4.
Cho Eo của các cặp oxi hoá - khử :
Cr3+/Cr = – 0,74 V ; Au3+/Au = + 1,5 V ; 
Ni2+/Ni = – 0,23 V ; Cu2+/Cu = + 0,34 V.

Eo của pin điện hoá Cr - Cu và Ni - Au lần lượt là 

A. 0,40 V và 1,27 V      
B. 1,08 V và 1,73 V     
C. –0,40 V và –1,27 V
D. –1,08 V và –1,73 V
5.
Để chống ăn mòn kim loại, phương pháp nào sau đây không đúng ?
A. Vỏ tàu biển bằng sắt được gắn một lá thiếc để làm vật hi sinh.

B. Mạ crom các đồ vật bằng sắt.

C. Phủ một lớp nhựa lên các đồ vật bằng sắt.

D. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại

6.
Bằng cách điện phân dung dịch muối có thể điều chế được 

A. Mg, Fe, Cu.

B. Al, Cu, Ag. 


C. Zn, Cu, Ag. 

D. Ca, Fe, Cu.     
7.
Dãy điện hoá của kim loại là dãy các cặp oxi hoá - khử sắp xếp theo chiều 

A. tăng dần tính oxi hoá của cation kim loại và giảm dần tính khử của nguyên tử kim loại.

B. tăng dần tính khử của nguyên tử kim loại và giảm dần tính oxi hoá của cation kim loại.

C. tăng dần tính khử của cation kim loại và giảm dần tính oxi hoá của nguyên tử kim loại.

D. tăng dần tính oxi hoá của ion và tính khử của nguyên tử kim loại.

8.
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

A. khử cation kim loại thành kim loại.  

B. oxi hoá cation kim loại thành kim loại.

C. dùng chất khử mạnh khử kim loại ra khỏi các oxit                  
D. dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối.

9.
Nối một dây kim loại Cu với một dây kim loại Fe rồi cùng nhúng vào dung dịch HCl, ta thấy 

A. Fe bị ăn mòn trước.    
B. Cu bị ăn mòn trước.    

C. Cu và Fe cùng bị ăn mòn.  

D. Cu và Fe đều không bị ăn mòn.

10.
Cho hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch chỉ chứa 1 muối. Hai kim loại và muối đó là
A. Zn, Ag và Al(NO3)3.
B. Al, Ag và Zn(NO3)2.
C. Al, Ag và Al(NO3)3.
D. Zn, Ag và Zn(NO3)2.
Đáp án 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	A


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

(cho các vùng thuận lợi)

Phần dãy điện hoá, điện phân và điều chế kim loại 
1.
Trong cầu muối của một pin điện hoá Zn – Cu có sự di chuyển của 

A. các ion.      

B. các electron.     
C. các nguyên tử Cu.        
D. các nguyên tử Zn.

2.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Điện phân dung dịch muối M(NO3)n với điện cực trơ, dung dịch sau điện phân luôn có pH < 7. 

B. Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ có vách ngăn, dung dịch sau điện phân luôn có pH >7. 

C. Điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực trơ, pH dung dịch giảm.

D. Điện phân dung dịch NaHSO4 với điện cực trơ, pH dung dịch không đổi. 

3.
Phương pháp thích hợp để điều chế canxi kim loại là

A. điện phân dung dịch CaCl2.

B. dùng H2 hay CO khử CaO ở nhiệt độ cao.

C. điện phân nóng chảy muối CaCl2.

D. nhiệt phân CaCO3 đến khối lượng không đổi.

4.
Cho trật tự dãy điện hoá sau : 



Zn2+/Zn < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag

Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra ?
A. Zn + 2Fe2+ (  Zn2+ + 2Fe3+
B. Cu  + 2Ag+ (  Cu2+ + 2Ag

C. Fe2+ + Ag+ ( Fe3+ + Ag

D. Cu  + 2Fe3+  ( 2Fe2+ + Cu2+
5.
Khi điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng Cu kim loại, nhận định nào sau đây đúng ?
A. Độ pH của dung dịch tăng dần.

B. Độ pH của dung dịch giảm dần.
C. Độ pH của dung dịch không đổi.

D. Ban đầu độ pH của dung dịch tăng lên sau đó giảm. 
6.
Cho Eo của các cặp oxi hoá - khử :
Cr3+/Cr = – 0,74 V ; Au3+/Au = + 1,5 V ; 
Ni2+/Ni = – 0,23 V ; Cu2+/Cu = + 0,34 V.

Eo của pin điện hoá Cr - Cu và Ni - Au lần lượt là 
A. 0,40 V và 1,27 V.      
B. 1,08 V và 1,73 V.     
C. –0,40 V và –1,27 V.
D. –1,08 V và –1,73 V.
7.
Để chống ăn mòn kim loại, cách làm nào sau đây không đúng ?
A. Vỏ tàu biển bằng sắt được gắn một lá thiếc để làm vật hi sinh.

B. Mạ crom các đồ vật bằng sắt.

C. Phủ một lớp nhựa lên các đồ vật bằng sắt.

D. Thường xuyên lau chùi bề mặt kim loại.

8.
Bằng cách điện phân dung dịch muối có thể điều chế được 

A. Mg, Fe, Cu.

B. Al, Cu, Ag. 


C. Zn, Cu, Ag.

D. Ca, Fe, Cu.     
9.
Hòa tan 17,5 gam hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 11,2 L khí (ở đktc). Khối lượng muối thu được trong dung dịch là

A. 65,5 gam.

B. 66,5 gam.


C. 64,5 gam.

D. 52,5 gam.
10.
Tiến hành điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ. Tại thời điểm có 5,4 gam Ag tạo ra, thì thể tích khí bay ra (đktc) là

A. 0,28 lít.    

B. 0,56 lít.    
C. 2,8 lít.      

D. 5,6 lít.   

Đáp án 
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ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

Chương trình chuẩn 

Phần tính chất chung của kim loại

1.
Kim loại có những tính chất vật lí chung là :
A. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, có ánh kim.

B. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, không có tính dẫn điện, có ánh kim. 

C. tính dẻo, nhiệt độ nóng chảy cao, tính dẫn điện, ánh kim.

D. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, không có tính dẫn điện, độ cứng lớn. 
2.
Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính khử. 

B. tính oxi hoá.

C. tính axit. 

D. tÝnh baz¬.

3.
Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 (loãng), thu được 1,12 lít khí (ở đktc). Kim loại trên là

A. Na.
B. Mg. 
C. Al. 
D. Fe.

4.
Ba kim loại X1, X2, X3 tương ứng thuộc các nhóm IA, IIA và IIIA trong cùng một chu kì. Bán kính nguyên tử tương ứng của các kim loại này sẽ

A. tăng dần. 

B. giảm dần. 

C. bằng nhau. 

D. biến đổi không theo quy luật.

5.
Cho 2 phản ứng : 
Cu  +  FeCl3 (  CuCl2  + FeCl2




Fe  + CuCl2 (  FeCl2 +  Cu 

Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Cu đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối.       

B. Tính oxi hoá : Fe3+ > Cu2 + > Fe2+.

C. Tính oxi hoá : Fe3+ > Fe2+ > Cu2+.         

D. Tính khử : Cu > Fe > Fe2+.

6.
Kim loại dẫn điện do 

A. có cấu tạo mạng tinh thể.

B. sự chuyển động của các ion dương kim loại tại các nút mạng.
C. sự chuyển động dễ dàng của các electron tự do.

D. kim loại có tính dẻo nên dễ kéo thành sợi. 

7.
Tính chất chung của kim loại là

A. dễ bị khử. 

B. dễ bị oxi hoá. 

C. năng lượng ion hoá nhỏ. 
D. độ âm điện nhỏ.
8.
Kim loại nào tác dụng với Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng một muối ?
A. Cu 
B. Mg 
C. Fe 
D. Ag

9.
Đốt nóng kim loại trong O2 thì chất rắn thu được sau phản ứng tăng 38% khối lượng so với ban đầu. Kim loại đó là

A. Cu. 
B. Ca.
C. Al.
D. Fe. 

10.
Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường được gọi là

A. sự ăn mòn kim loại.
B. sự ăn mòn hoá học.


C. sự ăn mòn điện hoá học. 
D. sự khử kim loại.

Đáp án 
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

I. Trắc nghiệm khách quan
1.
Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Sr.
B. Ca.
C. Be.
D. Mg.
2.
Các nguyên tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

A. np2.

B. ns2.

C. ns1np1. 

D. ns1np2.

3.
Cho 4 gam kim loại Ca tan trong lượng nước dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được khí H2. Thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn là 

A. 2,24 lít.         

B. 1,12 lít.   

C. 3,36 lít.  

D. 4,48 lít. 

4.
Cho sơ đồ phản ứng : 



X + Na[Al(OH)4] ( M( + Y



Y + AgNO3 ( AgCl +...

X là

A. CO2.       
B. NH3.        
C. SO2.       
D. HCl.
5.
Hoà tan hoàn toàn 5,75 gam một kim loại M vào nước thu được 2,8 lít khí ở đktc. Vậy M là 

A. Na. 
B. K.
C. Ba.
D. Ca. 

6.
Dung dịch chứa muối X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hoá xanh. Trộn chung hai dung dịch trên tạo kết tủa. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây ? 

A. Na2SO4 và BaCl2
B. Ba(NO3)2 và Na2CO3 

C. KNO3 và Na2CO3
D. Ba(NO3)2 và K2SO4
7.
Dựa vào khối lượng riêng của nhôm, người ta thường dùng nhôm để 

A. chế tạo khung cửa và các đồ trang trí nội thất.

B. chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, dụng cụ đun nấu trong gia đình.

C. làm các đồ dùng trang trí nội thất.

D. làm hợp kim dùng chế tạo máy bay, ôtô, tên lửa. 
8.
Nhôm được điều chế bằng cách 

A. điện phân dung dịch AlCl3 hay điện phân nóng chảy Al(OH)3. 

B. điện phân nóng chảy Al2O3.
C. dùng cacbon khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. 
D. điện phân nóng chảy Al(OH)3 hay dùng Mg để khử Al2O3.
9.
Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch sau : AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Để phân biệt 4 dung dịch chỉ dùng một thuốc thử và chỉ thử một lượt thì thuốc thử đó là

A. dung dịch Ba(OH)2.
B. dung dịch H2SO4.
 

C. dung dịch AgNO3. 
D. dung dịch Na2CO3.
10.
Nhận định nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IA ?
A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1.

B. Tinh thể đều có cấu trúc lập phương tâm khối. 

C. Đều phản ứng với nước ở điều kiện thường trừ Li.

D. Mức oxi hoá đặc trưng trong các hợp chất là +1.

11.
Dãy gồm các nguyên tố được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là


A. K, Na, Mg, Al. 
B. Al, Na, Mg, K. 


C. Na, K, Al, Mg. 
D. Mg, Al, K, Na.

12.
Nước chứa đồng thời các muối nào sau đây thuộc loại nước có tính cứng vĩnh cữu ?
A. NaCl và Ca(HCO3)2.
B. CaSO4 và MgCl2.
C. NaHCO3 và Ca(NO3)2.
D. MgSO4 và CaCl2.
13.
Để làm kết tủa hoàn toàn nhôm hiđroxit từ dung dịch nhôm sunfat cần dùng lượng dư dung dịch

A. BaCl2.
B. NaOH.
C. Ca(OH)2.
D. NH3.

14.
Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng ta thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 2,7.    
B. 5,4.   
C. 1,35.
D. 4,05.    
15.
Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch Na[Al(OH)4] vào dung dịch HCl và lắc liên tục. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan.

B. có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan

C. không có kết tủa xuất hiện.

D. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan, rồi kết tủa trở lại.

16.
Hợp kim nào sau đây không phải của Al ?
A. Amelec
B. Inox
C. §uyra
D. Silumin

17.
Chất nào sau đây được dùng để bó bột khi xương bị gãy ?
A. Vôi tôi.

B. Đá vôi.          

C. Tinh bột.        
 
D. Thạch cao.

18.
Cặp chất nào sau đây khi phản ứng không tạo ra hai muối ?
A. CO2 + dung dịch NaOH dư




B. SO2 + dung dịch Ba(OH)2 dư


C. Fe3O4 + dung dịch HCl dư   




D. dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH dư

 19.
Cho : 
[image: image56.wmf]2

o

Fe/Fe

E

+

 = – 0,44 V ; 
[image: image57.wmf]2

o

Ni/Ni

E

+

 = – 0,26 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe-Ni là

A. + 0,70 V.
B. – 0,18 V.
C. + 0,18 V.
D. – 0,70 V.

20.
Nhóm gồm tất cả các chất đều tan trong nước là 

A. K2O, BaO, Al2O3.
B. Na2O, Fe2O3 ; BaO.

C. Na2O, K2O, BaO.
D. Na2O, K2O, MgO.

II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :


NaCl ( NaOH ( NaHCO3 ( BaCO3( BaSO4

Câu 2 : (1 điểm) 
Phân biệt các lọ đựng riêng biệt các dung dịch : NaCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3. 
Câu 3 : (2 điểm) 
Cho 3,6 gam một kim loại R hoá trị II tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch X. 

a) Xác định kim loại R.

b) Từ dung dịch X hãy viết các phương trình hoá học để tái tạo kim loại R.

Hướng dẫn giải 
I. Trắc nghiệm khách quan

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	C
	C


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học :


2NaCl + 2H2O 
[image: image58.wmf]®pmn
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 2NaOH + H2 + Cl2



NaOH + CO2  ( NaHCO3 



2NaHCO3 + Ba(OH)2 ( BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O



BaCO3 + H2SO4 ( BaSO4 + CO2 + H2O

Câu 2 : (1 điểm) 
Phân biệt các lọ đựng riêng biệt các dung dịch : NaCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3 
+ Dùng dung dịch NaOH dư :
   
MgCl2 tạo kết tủa trắng keo không tan

  

AlCl3 tạo kết tủa trắng keo sau đó tan trong NaOH dư

+ Dùng dung dịch H2SO4 để nhận ra BaCl2 do tạo kết tủa trắng

+ Còn lại là NaCl.

Câu 3 : (2 điểm) 

a) Xác định kim loại R




[image: image59.wmf]NO

2,24

n = = 0,1 (mol)

22,4




3R + 8HNO3( 3R(NO3)2 + 2NO + 4H2O



0,15                      

0,1 (mol)


MR = 
[image: image60.wmf]3,6

0,15

 = 24 (g/mol) ( R là Mg.
b) Các phương trình hoá học : 
Dung dịch X chứa Mg(NO3)2  



2Mg(NO3)2  
[image: image61.wmf]o

t
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2MgO + 4NO2  + O2  



MgO + 2HCl ( MgCl2  + H2O



MgCl2 
[image: image62.wmf]®pnc
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 Mg  +  Cl2 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
(cho các vùng thuận lợi)
1.
Hoà tan hoàn toàn 5,75 gam một kim loại M vào nước thu được 2,8 lít khí ở đktc. Vậy M là

A. Na. 
B. K.
C. Ba.
D. Ca. 

2.
Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Vậy kim loại kiềm là 

A. Li.
B. Na. 
C. K.
D. Rb.
3.
Cho Ca vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng quan sát được là 

A. có khí thoát ra tạo dung dịch trong suốt.

B. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng không tan.

C. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan.

D. có kết tủa và không có khí thoát ra.

4.
Dung dịch chứa muối X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hoá xanh. Trộn chung hai dung dịch trên tạo kết tủa. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây ? 

A. Na2SO4 và BaCl2
C. Ba(NO3)2 và Na2CO3 

B. KNO3 và Na2CO3
D. Ba(NO3)2 và K2SO4
5.
Cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, ta thấy 

A. có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan. 

B. có kết tủa trắng keo và có khí bay ra.

C. tạo kết tủa trắng keo sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.

D. không có hiện tượng gì.

6.
Giải thích nào dưới đây không đúng cho kiềm loại kiềm ?
A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể kém bền. 

B. Khối lượng riêng nhỏ do có bán kính lớn và cấu tạo mạng tinh thể kém đặc khít.

C. Mềm do lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể là yếu.

D. Có cấu tạo rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phượng tâm diện. 

7.
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có số mol mỗi chất bằng nhau vào nước rồi đun nóng nhẹ. Sau khi kết thúc thí nghiệm được dung dịch A. Dung dịch A chứa 

A. NaCl. 


B. NaOH, BaCl2, NaHCO3 và NH4Cl.

C. Na2CO3 và NaOH.

D. BaCl2, NaHCO3 và NaOH.

8.
Nước chứa đồng thời các muối nào sau đây thuộc loại nước có tính cứng toàn phần ?
A. CaCl2 và Ca(HCO3)2.
B. CaSO4 và MgCl2.
C. NaHCO3 và Ca(NO3)2.
D. MgSO4 và CaCl2.
9.
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Na vào nước thu được dung dịch A chỉ chứa một chất duy nhất. Ta có kết luận nào sau đây ?
A. a < b       

B. a > b          
C. a = b          

D. b = 2a

10.
Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn trong dung dịch có 
A. Na2CO3 và NaHCO3.
B. Na2CO3. 


C. NaHCO3.

D. Na2CO3 và NaOH.
11.
Để sản xuất được 1,08 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 với cực dương bằng than chì và toàn bộ oxi sinh ra oxi hoá cacbon thành khí cacbonic thì lượng cacbon làm cực dương cần dùng là

A. 0,36 tÊn.
B. 3,6 tÊn.
C. 0,72 tÊn.
D. 7,2 tÊn. 

12.
Để làm kết tủa hoàn toàn nhôm hiđroxit từ dung dịch nhôm sunfat cần dùng lượng dư dung dịch

A. HCl.
B. NaOH.
C. Ca(OH)2.
D. NH3.

13.
Phương pháp nào trong các phương pháp sau đây có thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?
(I) Đun nóng ; (II) Dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ ; (III) Dùng dung dịch NaOH vừa đủ ; (IV) Dùng dung dịch H2SO4 vừa đủ.
A. (I), (II), (IV)

B. (II), (III)

C. (I), (III)                 
D. (I), (II), (III)

14.
Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch Na[Al(OH)4] vào dung dịch HCl và lắc liên tục. Hiện tượng xảy ra là :
A. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan.

B. có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan

C. không có hiện tượng gì.

D. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan, rồi kết tủa trở lại.

15.
Chất nào sau đây thường được dùng để làm giảm cơn đau dạ dày do dạ dày dư axit ?


A. NaHCO3

B. CaCO3
C. KAl(SO4)2.12H2O
D. (NH4)2CO3


16.
Hợp kim nào sau đây không phải của Al ?
A. Amelec

B. Inox

C. §uyra

D. Silumin

17.
Kim loại kiềm (nhóm IA), kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) và nhôm có thể điều chế trong công nghiệp theo phương pháp nào sau đây ?
A. Nhiệt luyện

B. Thủy luyện

C. Điện phân nóng chảy
D. Điện phân dung dịch

18.
Chất được dùng để bó bột khi xương bị gãy là

A. vôi tôi.

B. đá vôi.
C. tinh bột.

D. thạch cao.
19.
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hoá học ?
A. Kim loại Fe trong dung dịch HCl.

B. Thép thường để trong không khí ẩm.

C. Đốt cháy dây thép trong khí O2.

D. Kim loại Cu trong dung dịch AgNO3.
20.
Nung hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 có cùng số mol đến khối lượng không đổi thu được khí A và chất rắn B. Hoà tan B vào nước dư, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch D. Hấp thụ hoàn toàn khí A vào dung dịch D, sản phẩm sau phản ứng là

A. Ba(HCO3)2.

B. BaCO3 và Ba(HCO3)2​.

C. BaCO3 và Ba(OH)2 dư.
D. BaCO3. 


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :
Al2O3 ( Al ( Na[Al(OH)4] ( NaHCO3 ( Na2CO3 ( Al(OH)3 ( Ba[AlOH)4]2 ( BaCl2 ( Ba

Câu 2 : (1,5 điểm) 
Chọn một thuốc thử với một lượt thử, hãy phân biệt các lọ riêng biệt đựng các dung dịch : H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2.

Câu 3 : (1,5 điểm) 
Trộn m gam bột Al với 8 gam bột Fe2O3 rồi đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X thu được 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch Y. 
a) Tính m.

b) Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Y, tính khối lượng kết tủa thu được.

HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm khách quan

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	A


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học :


2Al2O3  
[image: image63.wmf]®pnc
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 4Al + 3O2


2Al + 6H2O + 2NaOH ( 2Na[Al(OH)4] + 3H2


Na[Al(OH)4] + CO2( NaHCO3 + Al(OH)3 


2NaHCO3 
[image: image64.wmf]o
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 Na2CO3 + H2O



3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O ( 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl



2Al(OH)3 + Ba(OH)2 ( Ba[Al(OH)4]2 


Ba[Al(OH)4]2 + 8HCl ( BaCl2 + 2AlCl3 + 8H2O 


BaCl2
[image: image65.wmf]®pnc
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Ba  +  Cl2
Câu 2 : (1,5 điểm) 

Phân biệt các lọ riêng biệt đựng các dung dịch : H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2.

Chọn thuốc thử là dung dịch Ba(HCO3)2​.

+ H2SO4 vừa tạo kết tủa trắng vừa có khí bay ra.


+ NaOH chỉ tạo kết tủa trắng.

+ HCl chỉ có khí bay ra.


+ BaCl2 không có hiện tượng.

Câu 3 : (1,5 điểm) 
 a) Tính m 



[image: image66.wmf]2
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[image: image67.wmf]23
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X tác dụng với dung dịch NaOH dư ( H2 
( X có Al ( Fe2O3 hết 
( X gồm : Al, Fe, Al2O3


Fe2O3    +  2Al  
[image: image68.wmf]o
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 Al2O3   + 2Fe                      


0,05          0,1         
    0,05 (mol)         


2Al (dư)  + 2NaOH + 6H2O  (  2Na[Al(OH)4]    +  3H2    


0,1                             


0,1          
0,15 (mol)


Al2O3  + 2NaOH + 3H2O (  2Na[Al(OH)4]              


0,05                        

       0,1 (mol)
( nAl = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol) 
( mAl = 0,2.27 = 5,4 (gam)        
b) Tính khối lượng kết tủa : 


[image: image69.wmf](
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Na[Al(OH)4] + CO2 (  Al(OH)3 + NaHCO3             



0,2                
       0,2 (mol)
( 
[image: image70.wmf](
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m= 78.0,2 = 15,6 (gam).


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

Chương trình chuẩn
1.
Dãy gồm các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là


A. K, Na, Mg, Al. 
B. Al, Na, Mg, K. 


C. Na, K, Al, Mg. 
D. Mg, Al, K, Na.

2.
Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng ta thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 2,7.    
B. 5,4.   
C. 1,35.
D. 4,05.    
3.
Dãy các ion kim loại đều phản ứng với Zn là 
A. Cu2+, Mg2+, Pb2+.
B. Cu2+, Ag+, Na+.

C. Ni2+, Pb2+, Cu2+.
D. Pb2+, Ag+, Al3+.

4.
Hòa tan hoàn toàn 2,73 gam một kim loại kiềm vào 100 gam nước thu được dung dịch có khối lượng 102,66 gam. Kim loại kiềm là

A.  K.
B. Na.
C. Li.
D. Rb.

5.
Để làm giảm tính cứng vĩnh cửu của nước, ta dùng

A. Ca(OH)2, nhựa trao đổi ion.

B. Na2CO3 hay HCl.

C. Na2CO3 hay Na3PO4.

D. Na2CO3 hay Ca(OH)2​.
6.
Điều nào không đúng khi nói về kim loại ?
A. Bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn so với phi kim cùng chu kì 

B. Số electron hoá trị thường ít so với nguyên tử phi kim.

C. Lực liên kết với hạt nhân của các electron lớp ngoài cùng tương đối yếu.

D. Độ âm điện lớn hơn so với các nguyên tố khác trong cùng chu kì. 
7.
Dãy các chất tác dụng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là 
A. Be, Al2O3, Al.    
B. Zn, Al, Fe.

C. Al2O3, Fe2O3, CuO.        
D. Al2O3, Fe2O3, Al.

8.
Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính khử. 

B. tính oxi hoá.

C. tính axit. 

D. tÝnh baz¬.

9.
Hòa tan hoàn toàn 1,4 gam một kim loại X bằng dung dịch H2SO4 (loãng), thu được 0,56 lít khí (đktc). Kim loại X là

A. Na.
B. Mg. 
C. Al. 
D. Fe.

10.
Cho các kim loại sau : Na, K, Mg, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Na.             
B. K.
C. Mg.         
D. Al.
11.
Nhóm kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm là 
A. Na, K, Be.

B. Na, Ca, Ba.
C. K, Mg, Li.

D. Na, K, Mg.
12.
Phương pháp dùng để điều chế cả 3 kim loại Na, Ca, Al từ 3 chất : NaCl, CaCl2, Al2O3 là

A. điện phân nóng chảy.           
B. điện phân dung dịch.
C. nhiệt luyện.                   
D. thủy luyện.

13.
Cho 4,6 g Na vào 400 mL dung dịch CuSO4 4M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 6,4 gam.

B. 89 gam. 



C. 9,8 gam.
 
D. 14,6 gam. 

14.
Chất nào sau đây được dùng để bó bột khi xương bị gãy ?
A. Vôi tôi : Ca(OH)2          
B. Đá vôi : CaCO3          

C. Tinh bột : (C6H10O5)n         
D. Thạch cao : 2CaSO4.H2O

15.
Nhận định nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA ?
A. Cấu hình electron là : [khí hiếm] ns2.

B. Đều tan trong nước ở nhiệt độ phòng. 

C. Có tính khử yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì.

D. Mức oxi hoá đặc trưng trong các hợp chất là +2.

16.
Cho sơ đồ phản ứng :


X + Na[Al(OH)4] ( M + Y



Y + AgNO3 ( AgCl +...

Chất khí X là

A. CO2.       

B. NH3.        


C. NaCl.       

D. HCl.
17.
Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ?
A. 2Na + O2 ( Na2O2
B. 2Na + Cu2+ ( 2Na+ + Cu

C. 2NaCl + 2H2O 
[image: image71.wmf]®pmn
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 2NaOH + H2 + Cl2

D. NaOH + CO2  ( NaHCO3 

18.
Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu tím ?
A. Mg(HSO4)2
B. NaHCO3
C. Na2CO3
D. AlCl3
19.
Nhận định nào sau đây không đúng với nước cứng ?
A. Làm mất khả năng giặt rửa của chất giặt rửa tổng hợp

B. Làm giảm chất lượng thực phẩm khi chế biến.

C. Đóng cặn các thiết bị có sử dụng nước nóng.
D. Làm cho quần áo mau hỏng.

20.
Trong các nhận định về kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm, nhận định nào sau đây đúng ? 

A. Các kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm đều phản ứng với dung dịch HCl.

B. Chỉ có nhôm mới phản ứng với dung dịch NaOH.

C. Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều phản ứng với nước. 

D. Các kim loại kiềm khi phản ứng với oxi dư đều tạo ra peoxit.

II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :


Al2O3( Al( NaAlO2 ( NaHCO3 ( BaCO3 

Câu 2 : (1 điểm) 

a) Viết các phương trình hoá học chứng tỏ NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính.

b) Từ CaCO3 hãy viết các phương trình hoá học điều chế Ca.

Câu 3 : (2 điểm) 

Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thì được 6,72 lít khí (đktc).

a) Xác định 2 kim loại.

b) Tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm khách quan

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	A
	A


II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 

Các phương trình hoá học :


2Al2O3  
[image: image72.wmf]®pnc

¾¾¾®

 4Al + 3O2


2Al + 2H2O + 2NaOH  ( 2NaAlO2 + 3H2


NaAlO2 + CO2 + 2H2O ( NaHCO3 + Al(OH)3 


2NaHCO3 + Ba(OH)2 
   ( BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Câu 2 : (1 điểm) 

a) Các phương trình phản ứng chứng tỏ NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính :


NaHCO3 + HCl      (  NaCl   + H2O + CO2

 
NaHCO3 + NaOH  (  Na2CO3 + H2O 

b) Điều chế Ca :


CaCO3  + 2HCl ( CaCl2  + CO2 + H2O



CaCl2    
[image: image73.wmf]®pnc
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  Ca  +  Cl2
Câu 3 : (2 điểm) 
a) Xác định 2 kim loại.
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Hai kim loại là Mg (M = 24) và Ca (M = 40).
b) Tính thành phần % khối lượng mỗi muối :

[image: image78.wmf]M

g

C

O

3

 

 

8

4

 

C

a

C

O

3

 

 

 

1

0

0

x

 

m

o

l

y

 

m

o

l

9

4

,

6

6

5

,

3

4

1

0

,

6

6

x

y

=

1

2



[image: image79.wmf]3

CaCO

0,2100

% m= 100% = 70,42%

28,4

´

´



[image: image80.wmf]3

MgCO

% m= 29,58%

ị

.







































































































































































































































































































































� EMBED ChemWindow.Document  ���





� EMBED ChemWindow.Document  ���





� EMBED ChemWindow.Document  ���







































































� EMBED ChemWindow.Document  ���




















76
171

[image: image84.wmf]n

C

N

[image: image85.wmf]n

[image: image86.wmf]C

l

n

[image: image87.wmf]n

_1281210713.unknown

_1281210761.unknown

_1281210790.unknown

_1281210809.unknown

_1281210818.unknown

_1281210826.unknown

_1281210835.unknown

_1281210837.unknown

_1281210833.unknown

_1281210820.unknown

_1281210814.unknown

_1281210816.unknown

_1281210812.unknown

_1281210795.unknown

_1281210805.unknown

_1281210793.unknown

_1281210774.unknown

_1281210778.unknown

_1281210780.unknown

_1281210776.unknown

_1281210767.unknown

_1281210772.unknown

_1281210763.unknown

_1281210732.unknown

_1281210748.unknown

_1281210755.unknown

_1281210757.unknown

_1281210753.unknown

_1281210740.unknown

_1281210744.unknown

_1281210738.unknown

_1281210721.unknown

_1281210725.unknown

_1281210730.unknown

_1281210723.unknown

_1281210717.unknown

_1281210719.unknown

_1281210715.unknown

_1071371065.unknown

_1071374525.unknown

_1071375038.unknown

_1280230498.bin

_1280347335.bin

_1281210711.unknown

_1280494463.bin

_1280323642.bin

_1280341490.bin

_1233377764.bin

_1257420728.bin

_1280229301.bin

_1233377773.bin

_1233377783.bin

_1071379276.unknown

_1233377752.bin

_1071377894.unknown

_1071374816.unknown

_1071374939.unknown

_1071374807.unknown

_1071372987.unknown

_1071374310.unknown

_1071374356.unknown

_1071374461.unknown

_1071374451.unknown

_1071374341.unknown

_1071374290.unknown

_1071372682.unknown

_1071372986.unknown

_1071372675.unknown

_1071357139.unknown

_1071360873.unknown

_1071369538.unknown

_1071369903.unknown

_1071369497.unknown

_1071359189.cdx

_1071360855.unknown

_1071359687.unknown

_1071358715.cdx

_1071351995.unknown

_1071354093.unknown

_1071354122.unknown

_1071352424.cdx

_1071351830.unknown

_1071351848.unknown

_1071349727.unknown

